BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức phát hành/niêm yết:
Công Ty CP Gạch Men Thanh Thanh
Năm báo cáo:






2011
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Việc thành lập, chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần :
Trước năm 1975, Nhà máy Gạch Men Thanh Thanh thuộc sở hữu của một nhóm chủ người Hoa, được khởi công xây dựng từ năm 1969 và đưa vào sản xuất năm 1973 chủ yếu là sản xuất gạch men 10cm x 10cm theo công nghệ SACMI của Ý. Sau ngày giải phóng, với sự tự nguyện của chủ cũ, Công ty được đưa vào quốc hữu hóa vào ngày 1/7/1976 với tên Nhà máy Gạch Men Thanh Thanh. Năm 1993, được thành lập lại theo quyết định số 34A/BXD – TCLD ngày 12/2/1993 của bộ trưởng Bộ Xây dựng, trực thuộc tổng công ty vật liệu xây dựng số 1. Sau đó Nhà máy được đổi tên Thành Công Ty Gạch Men Thanh Thanh hạch toán độc lập theo Quyết định số 201/BXD-TCLÑ ngày 27/03/1995 và được Ủy Ban Kế Hoạch Nhà Nước cho phép đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 10055 ngày 05/04/1995 với chức năng chính là sản xuất kinh doanh gạch men và vật liệu xây dựng.

Công ty được chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần theo quyết định số 1706/QĐ-BXD ngày 22/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Gạch Men Thanh Thanh thành Công ty Cổ phần, với vốn điều lệ lúc cổ phần hoá là 40 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000091 đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

2. Quá trình phát triển

Trải qua thời gian dài hoạt động với sự đóng góp của cán bộ nhân viên và lãnh đạo qua nhiều thời kỳ, Công ty đã từøng bước phát triển đi lên và thương hiệu gạch men Thanh Thanh đã khẳng định được uy tín của mình đối với người tiêu dùng trong nước . Những cột mốc quan trọng đánh dấu các bước phát triển đi lên và thương hiệu gạch men Thanh Thanh đã khẳng định được uy tín của mình đối với người tiêu dùng trong nước . Những cột mốc quan trọng đánh dấu các bước phát triển của Công ty đáng ghi nhận như sau :

-Năm 1991 đầu tư trang bị máy ép PH 550 thay thế các thiết bị cũ nâng cao công suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh với hàng ngọai nhập .

-Năm 1993, đầu tư mới dây chuyền sản xuất gạch lát nền theo công nghệ mới ( nung 01 lần ) công suất 1 triệu m2/năm .

-Năm 1995, tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch lát nền công suất 01 triệu m2/năm nâng tổng công suất sản xuất gạch lát nền của Công ty lên 02 triệu m2/năm .

-Năm 1999, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch với công nghệ nung nhanh 2 lần công suất 01 triệu/năm .

-Năm 2000, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch granit nhân tạo công suất 1,5 triệu m2/năm .

-Năm 2003, đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp tường công nghệ nung nhanh 2 lần công suất 01 triệu m2/năm, nâng tổng công suất sản xuất gạch ốp tường của Công ty lên 02 triệu m2/năm .

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty có một tập thể trên 550 cán bộ-công nhân viên, trong đó có nhiều chuyên gia kỹ thuật công nghệ . Công ty đã xây dựng được hệ thống trên 100 nhà phân phối sản phẩm rộng khắp tại các tỉnh thành trong khu vực các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung và các Đồng bằng Sông Cửu Long . Công ty cũng đã mở rộng xuất khẩu sang các nước Thái Lan, Campuchia, Srilanka, Nam Triều Tiên, Pakistan v.v... Công ty có thể cung cấp ra thị trường các lọai gạch ốp lát với mẫu mã phong phú, kích thước đa dạng đạt chất lượng như : Gạch Granit mài và không mài bóng, gạch ceramic ốp tường và lát nền . Bằng hệ thống máy móc thiết bị được nhập từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như SITI, B&T, Nasetti, Sertem... các phân xưởng của Công ty có tổng cộng 5 dây chuyền sản xuất có công suất thiết kế với sản lượng 5.500.000 m2/năm .

Qua những năm tháng tồn tại và phát triển, Công ty đã được các cấp chính phủ và phi chính phủ tặng huân chương và bằng khen tiêu biểu như :

- 
Huân chương lao động hạng ba .

- 
Huân chương lao động hạng hai .


-  Huân chương lao động hạng  nhất .

-  Huy chương vàng chất lượng Châu Âu tại tây Ban Nha 1996 .

-  11 năm liền được Báo Sài Gòn tiếp thị bình chọn Hàng Việt Nam Chất lượng cao .

3. Định hướng phát triển

a.Cũng cố và phát triển thị trường tiêu thụ :

Trong những năm tới, Công ty sẽ đẩy mạnh việc tiếp thị sản phẩm tới người tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối, cũng cố thị phần trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu .

b. Phát triển hoạt động maketing :

Hoạt động maketing hiện còn yếu, việc xây dựng thương hiệu chưa được chú trọng đúng mức, khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường cũng như dự báo về thị trường chưa chính xác . Công ty sẽ chú trọng phát triển đội ngũ nhân viên Maketing chuyên nghiệp nhằm nâng cao hơn vị thế thương hiệu và tăng cường khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, tăng cường cho việc nghiên cứu phát triển các mẫu mã mới, đa dạng hoá sản phẩm nhiều hơn tạo gắn chặt việc thiết kế mẫu mã với nhu cầu thị trường .
c. Đầu tư nâng cấp thiết bị và nghiên cứu kỹ thuật :

Tăng cường đầu tư đổi mới, nâng cấp thiết bị hiện đã cũ để nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó chú trọng vào đầu tư chiều sâu để sản xuất ra những sản phẩm có giá trị cao . Mặt khác Công ty cũng sẽ đầu tư nghiên cứu về kỹ thuật nhằm đưa ra các giải pháp giảm chi phí như : thay thế những loại nguyên liệu có giá cao bằng các nguyên liệu khác có giá thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng,  chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu đốt bằng than xích thay dầu điều và dầu FO trong các thiết bị sấy phun v.v...

d. Phát triển nguồn nhân lực :

Với hơn 30 năm hoạt động, Thanh Thanh luôn xem nguồn nhân lực là tài sản qúy giá nhất mang lại thành công cho Công ty, vấn đề phát triển nguồn nhân lực là một trong những vị trí ưu tiên hàng đầu . Hiện nay, Công ty vẫn còn thiếu lao động có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm . Do đó, trong những năm tới Công ty sẽ tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho người lao động trong Công ty, cung cấp điều kiện làm việc tốt và chế độ khen thưởng xứng đáng để nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình .

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị :

a. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu:  4.5% .
Trong năm tới có các biện pháp sau:

- Tiết giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đặc biệt là các chi phí về Gas, than xích  … 

- Tích cực tìm kiếm các đối tác cung cấp nguyên nhiên vật liệu có giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

- Tăng cường công tác quản lý để tăng tỷ lệ loại 1, giảm tỷ lệ phế phẩm.

- Đẩy mạnh tiêu thụ, giảm lượng hàng tồn kho để tăng hiệu qủa quay vòng vốn.

- Giảm dư nợ phải thu của khách hàng.

b. Tỷ trọng nợ phải thu khách hàng trên doanh thu thuần một ngày: 10 ngày. Nợ phải thu khách  hàng tính đến cuối năm là 13.957 tỷ ( trong đó tiền ký quỹ của các đại lý là 4.810 tỷ, nợ phải thu thực tế là 9.147 tỷ ( doanh thu bình quân tháng 26.719 tỷ ) đây là con số nói lên sự cố gắng Ban điều hành trong công tác  thu hồi nhiều công nợ.

c. Khả năng thanh toán hiện thời: 5.61% cho thấy có khả năng thanh toán hiện thời những khoản nợ ngắn hạn .
* Những thay đổi về vốn cổ đông:

Tất cả cổ phiếu do công ty  Thanh Thanh phát hành đều là cổ phiếu phổ thông với tổng số cổ phiếu phát hành tại 31/12/2009 : 5.992.348 cổ phiếu .

Mệnh giá : 
10.000 đồng /cổ phiếu .

Cổ đông :





Số cổ phần

Tỷ lệ(%)

Cổ đông nhà nước ( Tổng Công ty VLXD số 1

2.563.500 cổ phiếu
   43 %

Cổ đông khác






3.428.848 cổ phiếu
   57 %
   

Cổ tức: tình hình chi trả cổ tức trong vòng 5 năm:
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Năm


1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011
	Tên chỉ tiêu
	ÑVT
	TH 2010
	KH 2011
	TH 2011
	TH 2011/ KH2011
%
	TH 2011/ TH2010
%

	I/ Chỉ tiêu tài chính :
	Trñ
	 
	
	
	 
	

	1 –Doanh thu ( không thuế )
	 
	234.237
	278.600
	319.006
	114
	136.2

	+ Doanh thu công nghiệp: trong đó xuất khẩu: 
	 
	233.455

            37.806
	278.600

	319.006
               8.469
	114
	136.2

	2 – Lợi nhuận sau thuế
	Tr ñ
	-13.634
	-6.300
	2.721
	
	

	3 – Các khoản nộp thuế 

trong đó:
	Tr ñ
	2.105
	
	5.548
	
	263.5

	+ Thuế GTGT
	 
	1.943
	
	5.373
	
	276.5

	+ Thuế TNDN
	 
	
	
	
	
	

	+ Thuế đất
	 
	
	
	
	
	

	+ Thuế môn bài
	 
	3
	3
	3
	
	100

	+ Thuế nhập khẩu
	 
	110
	
	99.09
	
	90

	+ Thuế TNCN
	
	49
	
	73.2
	
	149.3

	II/ Sản phẩm S X-TT
	 
	
	
	
	
	

	1 – Sản phẩm sản xuất
	M2
	3.850.729
	3.850.729
	4.826.214
	127
	125.3

	- Gạch lát nền 
	 
	1.232.542
	1.232.542
	1.248.719
	
	

	- Gạch ốp tường 
	 
	1.857.271
	1.857.271
	2.768.047
	
	

	- Gạch granite 
	 
	760.916
	760.916
	809.448
	
	

	2 – Sản phẩm tiêu thụ trong đó xuất khẩu :
	M2
	3.913.806
	4.100.000
	4.742.643
	         115
	104.7

	- Gạch lát nền
	 
	1.228.430
	1.300.000
	1.283.124
	
	

	- Gạch ốp tường 
	 
	1.898.314
	1.800.000
	2.702.933
	
	

	- Gạch granite 
	 
	787.062
	1.000.000
	756.586
	
	

	III/ Vốn đầu tư XDCB
	Tr ñ
	
	
	
	
	

	IV/ Khấu hao tài sản
	
	
	
	
	
	

	V/ Lợi nhuận sau thuế 
	 
	-13.634
	-6.300
	2.721
	
	

	 1/ Phân phối quỹ 
	Trñ
	
	
	
	
	

	 2/ Chia cổ tức 
	Trñ
	
	
	
	
	

	 3/ Cổ tức /vốn điều lệ
	%
	
	
	
	
	

	 VI/ TLb/q/ngöôøi/thaùng
	 Đồng
	3.351.000
	3.380.000
	4.095.000
	100.8
	137.2


ĐÁNH GÍA KẾT QỦA THỰC HIỆN

1/ Về tình hình sản xuất năm 2011 :


Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận  đạt  2,7 tỷ đồng (kế họach năm 2011 lỗ 6,3 tỷ đồng), đó là nhờ Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng giá bán như :

· Lọai bỏ các sản phẩm lỗi thời, tạo các sản phẩm ceramic mới gồm : gạch ốp tường 30 x 45 và lát nền 50 x 50; granit 50 x 50 và 60 x 60; nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạnh kích thước mẫu mã, đáp ứng  nhu cầu thị trường… Hiện nay, các sản phẩm này đã được thị trường chấp nhận.

· Tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên liệu, đẩy mạnh công tác xuất khẩu, giảm lượng tồn kho khó luân chuyển.

· Tăng cường công tác thị trường, chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hôn .

· Đã hoàn thành dự án chuyển đổi nguyên liệu cho lò sấy phun của phân xưởng sản xuất gạch lát nền sử dụng dầu FO sang sử dụng than theo công nghệ lò than xích, đã đưa vào họat động từ tháng 10/2010 và họat động ổn định, chi phí tiết kiệm được khỏang 5 tỷ đồng/năm. Từ hiệu quả trên, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi cho tháp sấy phun tại phân xưởng granit (tháng 4/2011 đã đưa vào họat động) và phân xưởng ốp tường (tháng 6/2011 họat động) . Khi họat động đầy đủ các lò than xích cho sấy phun sẽ tiết kiệm chi phí hàng năm khoảng 15 tỷ đồng .

· Tiếp nối hoàn thành việc chuyển đổi nhiên liệu đốt cho các lò nung, lò sấy đứng từ LPG,DO sang dùng khí CNG ,đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2010 . Dự án này đã đưa vào họat động, tiết kiệm được chi phí gas, dầu là 18% so với sử dụng LPG . Năm 2011 chi phí cho CNG là 85 tỷ đồng , nếu sử dụng LPG thì chi phí phải trả sẽ là  85/0.82 = 103.6tỷ đồng, như vậy tiết kiệm được 18.6 tỷ đồng .

· Từ việc hòan thành các dự án chuyển đổi nhiên liệu làm giảm chi phí, hạ giá thành, làm tăng lợi thế cạnh tranh, tăng được sản lượng sản xuất và tiêu thụ nên kết quả sản xuất kinh doanh cải thiện đáng kể .

Tuy vậy, bên cạnh nhũng thuận lợi về chủ quan, năm 2011 Công ty cũng có những khách quan như sau:

· Thị trường gạch ốp tường, gạch lát nền trong nước hiện đang chịu sự cạnh tranh gay gắt của gạch Trung quốc về gía và mẫu mã  .

· Hầu hết các nhà sản xuất gạch men trong nước đều sử dụng nhiên liệu sấy nung là than đá hoặc khí thấp áp, trong lúc Thanh Thanh sử dụng CNG có giá thành cao hơn . Tại thời điểm tháng 3/2012, với giá LPG là 1.300USD/tấn, thì chi phí nhiên liệu cao hơn so với sử dụng than đá từ (6.000-10.000) đ/m2, làm giảm khả năng cạnh tranh .

· Thiết bị, máy móc của Công ty được đầu tư đã lâu, nay đã lạc hậu, hư hỏng nhiều, chi phí bảo trì sửa chữa lớn, làm cho chi phí chung tăng.

· Năm 2011 UBCK đã phạt 70 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin . Trách nhiệm phải trả số tiền này là: công ty kiểm tóan độc lập 50% và Công ty Thanh Thanh 50%.

a. Sản lượng thực hiện :

Năm 2011 tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp , cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nhiều đến kinh tế trong nước đặc biệt  đối với sản xuất vật liệu xây dựng do giá nguyên vật liệu biến động mạnh như giá gas, dầu tăng cao , thị trường tiêu thụ chậm ảnh hưởng đến lớn đến sản xuất kinh doanh , tuy nhiên nhờ nhiều giải pháp giảm giá thành nên công ty Thanh Thanh đã thực hiện sản lượng sản xuất là 4,826 triệu m2 gạch . 
b. Về chất lượng sản phẩm:

	Năm so sánh
	2010
	2011

	Tỷ lệ thành phẩm (%) trong đó:
	100
	100

	Tỷ lệ loại A+AA
	78.21
	 80.02

	Tỷ lệ loại B
	17.68
	 19.01

	Tỷ lệ phế phẩm trên chính phẩm
	4.11
	   4.07


2/ Về kinh doanh tiêu thụ:

Mặc dù năm 2011 là năm khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm gạch men do nhu cầu thị trường thấp, cung vượt cầu tạo nên sự cạnh tranh gay gắt nhưng công ty CP gạch men Thanh Thanh đã tìm nhiều biện pháp thị trường thích hợp về mạng lưới phân phối, chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng…. Doanh thu năm 2011 là 319 tỷ đạt 114 % so với kế hoạch . Tiêu thụ được 4.742.643 m2 gạch các loại đạt 115.6 so với kế hoạch . 

2.1. Đánh gía những việc đã làm được:

Công tác giao dịch bán hàng có những bước cải tiến đáng kể, đội ngũ tiếp thị bán hàng ngày càng được củng cố , công tác phục vụ khách hàng đã có tiến bộ đáng kể. 

Công tác chăm sóc đối với các đại lý và khách hàng của công ty được quan tâm đầu tư đúng mức. Đến nay đã ổn định được các thị trường truyền thống như : TP. Hồ chí Minh, Biên hoà và các tỉnh Miền đông và Miền tây nam bộ, duy trì và phát triển tăng dần thị trường Miền Trung.

Chính sách bán hàng hợp lý, giá ổn định , tạo được niềm tin với khách hàng.

Kho thành phẩm đã được sắp xếp gọn gàng , thuận tiện trong việc giao nhận hàng và bảo quản sản phẩm.

2.2. Những việc chưa làm được:

Công tác phát triển mẫu mã đã được đầu tư nhiều về con người cũng như trang thiết bị song thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 

Tuy đã được củng cố nhiều nhưng Bộ phận marketing tiếp thị còn thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc khách hàng, chưa thật sự đi sâu tìm hiểu nhu cầu thị trường, dự báo về thị trường chưa chính xác.

2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

* Cân đối và điều chỉnh linh hoạt sản xuất kinh doanh theo diễn biến của thị trường để giảm hàng tồn kho, khôi phục sản xuất và đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động .

* Tiếp tục nâng cao công tác quản lý để tiết giảm tấc cả những khoản mục chi phí trong sản xuất và tiêu thụ, đạt hiệu quả cao .

* Hoàn thiện thiết bị và công nghệ để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao cấp, đa dạng cung cấp cho thị trường bậc cao . Tập trung cải tạo công tác tiếp thị , phấn đấu mở rộng thị trường để hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 .
* Tiếp tục đầu tư chiều sâu, cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng giảm giá thành sản phẩm để  tăng khả năng cạnh tranh .

* Nghiên cứu tạo sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá bán tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh .

* Mởû rộng thị trường trong nước và xuất khẩu .

* Tiếp tục tìm mặt bằng thích hợp, thuận lợi về mặt nhiên liệu và năng lượng, nằm trong khu công nghiệp tập trung để đầu tư mới, kết hợp di dời nhà máy ra khỏi Khu công nghiệp Biên hòa 1 theo chủ trương của Tỉnh Đồng nai .
III. Báo cáo tài chính 
	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	
	
	
	

	Ngày 31 tháng 12 năm 2011
	
	
	
	

	Đơn vị tính: VND
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	TÀI SẢN
	  Mã số  
	  Thuyết minh  
	 Số cuối năm 
	 Số đầu năm 

	A. Tài sản ngắn hạn
	100
	 
	       107,496,237,595 
	            96,466,083,469 

	I. Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	V.01
	5,317,719,986
	3,579,590,966

	     1. Tiền
	111
	
	5,317,719,986
	3,579,590,966

	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	176,958,000
	329,332,000

	     1. Đầu tư ngắn hạn
	121
	
	769,000,000
	769,000,000

	     2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn
	129
	
	(592,042,000)
	(439,668,000)

	III. Các khoản phải thu
	130
	V.03
	13,728,798,243
	11,527,217,106

	     1. Phải thu khách hang
	131
	
	13,957,038,523
	11,856,543,546

	     2. Trả trước cho người bán
	132
	
	711,855,949
	50,214,563

	     3. Các khoản phải thu khác
	135
	
	627,433,825
	610,578,297

	     4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	
	(1,567,530,054)
	(990,119,300)

	IV. Hàng tồn kho
	140
	V.04
	87,954,517,147
	80,225,368,570

	     1. Hàng tồn kho
	141
	
	88,660,607,147
	80,225,368,570

	     2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	
	(706,090,000)
	-

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	V.05
	318,244,219
	804,574,827

	     1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	
	-
	112,367,017

	     2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	-
	427,307,591

	     3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước
	154
	
	38,814,140
	38,814,140

	     4. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	
	279,430,079
	226,086,079

	B. Tài sản dài hạn
	200
	
	45,653,396,171
	56,173,956,136

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	
	-
	-

	II. Tài sản cố định
	220
	
	40,492,191,151
	51,223,956,136

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.06
	40,492,191,151
	48,101,739,082

	         - Nguyên giá
	222
	
	242,968,511,378
	235,687,537,193

	         - Giá trị hao mòn lũy kế
	223
	
	(202,476,320,227)
	(187,585,798,111)

	     2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	
	-
	3,122,217,054

	III. Bất động sản đầu tư
	240
	
	-
	-

	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	V.07
	4,950,000,000
	4,950,000,000

	     1. Đầu tư vào công ty liên kết, lien doanh
	252
	
	1,920,000,000
	1,920,000,000

	     2. Đầu tư dài hạn khác
	258
	
	3,030,000,000
	3,030,000,000

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	
	211,205,020
	-

	     1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	V.08
	211,205,020
	-

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	270
	
	153,149,633,766
	152,640,039,605


	NGUỒN VỐN
	Mã số
	  Thuyết minh  
	 Số cuối năm 
	 Số đầu năm 

	A. Nợ phải trả
	300
	
	99,702,557,009
	101,985,663,979

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	
	94,818,226,659
	95,844,364,737

	1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.09
	43,260,147,233
	50,648,490,513

	2. Phải trả người bán
	312
	V.10
	40,356,341,428
	39,280,270,585

	3. Người mua trả tiền trước
	313
	V.10
	3,034,659,829
	509,408,419

	4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	314
	V.11
	425,093,519
	12,986,550

	5. Phải trả người lao động
	315
	V.12
	5,594,469,506
	2,952,628,009

	6. Chi phí phải trả
	316
	V.13
	475,889,693
	362,631,970

	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	319
	V.14
	1,407,044,563
	1,724,517,803

	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	323
	
	264,580,888
	353,430,888

	II. Nợ dài hạn
	330
	V.15
	4,884,330,350
	6,141,299,242

	1. Phải trả dài hạn khác
	333
	
	4,810,000,000
	4,740,000,000

	2. Vay và nợ dài hạn
	334
	
	-
	1,401,299,242

	3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	74,330,350
	-

	B. Vốn chủ sở hữu
	400
	V.16
	53,447,076,757
	50,654,375,626

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	
	53,447,076,757
	50,654,375,626

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	
	59,923,480,000
	59,923,480,000

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	313,744,700
	313,744,700

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	424,272,909
	424,272,909

	4. Cổ phiếu quỹ
	414
	
	(652,100,000)
	(652,100,000)

	5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	
	-
	(70,740,924)

	6. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	
	5,468,736,977
	5,468,736,977

	7. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	
	1,487,865,606
	1,487,865,606

	8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	100,000,000
	100,000,000

	9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	
	(13,618,923,435)
	(16,340,883,642)

	II. Nguồn kinh phí, quỹ khác
	430
	
	-
	-

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
	440
	
	153,149,633,766
	152,640,039,605


	
	
	
	                     -   
	                       -   

	CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	
	
	Số cuối năm
	Số đầu năm

	1. Tài sản thuê ngoài
	
	
	
	

	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
	
	
	
	

	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
	
	
	
	

	4. Nợ khó đòi đã xử lý
	
	
	60,100,728
	60,100,728

	5. Ngoại tệ các loại
	
	
	
	

	+ USD
	
	
	106,806.92
	94,440.17

	+ EUR
	
	
	22,47
	22,47

	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
	

	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
	
	
	
	


	Đơn vị tính: VND
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	CHỈ TIÊU
	  Mã số  
	  Thuyết minh  
	Năm nay
	Năm trước

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	1
	
	320,628,152,806
	235,244,750,880

	2.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	2
	
	1,621,832,423
	1,008,241,058

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	VI.01
	319,006,320,383
	234,236,509,822

	4.
	Giá vốn hàng bán
	11
	VI.02
	291,827,285,897
	226,673,069,672

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	27,179,034,486
	7,563,440,150

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.03
	144,673,044
	459,874,745

	7.
	Chi phí tài chính
	22
	VI.04
	7,594,732,875
	7,689,264,443

	
	- Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	
	7,437,512,644
	6,558,899,210

	8.
	Chi phí bán hàng
	24
	VI.05
	7,279,064,766
	7,658,051,378

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	VI.06
	8,796,153,455
	6,972,743,682

	10.
	Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	3,653,756,434
	(14,296,744,608)

	11.
	Thu nhập khác
	31
	VI.07
	402,880,932
	1,229,401,136

	12.
	Chi phí khác
	32
	VI.08
	1,334,677,159
	566,602,138

	13.
	Lợi nhuận/(lỗ) khác
	40
	
	(931,796,227)
	662,798,998

	14.
	Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế
	50
	
	2,721,960,207
	(13,633,945,610)

	15.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	51
	VI.09
	-
	-

	16.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	52
	
	-
	-

	17.
	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	
	2,721,960,207
	(13,633,945,610)

	18.
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	70
	VI.10
	458
	-

	
	
	
	
	
	

	


	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
	
	

	Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
	
	
	

	Đơn vị tính: VND
	
	
	

	
	
	
	

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Năm nay
	Năm trước

	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế
	01
	2,721,960,207
	(13,633,945,610)

	Điều chỉnh cho các khoản
	
	
	

	Khấu hao tài sản cố định
	02
	15,212,708,652
	14,812,812,224

	Các khoản dự phòng
	03
	1,435,874,754
	296,004,916

	(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
	04
	70,740,924
	(70,740,924)

	(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư
	05
	(185,870,824)
	(260,968,980)

	Chi phí lãi vay
	06
	7,437,512,644
	6,558,899,210

	Lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động
	08
	26,692,926,357
	7,702,060,836

	(Tăng) giảm các khoản phải thu
	09
	(2,351,684,300)
	2,665,940,289

	(Tăng) giảm hàng tồn kho
	10
	(8,435,238,577)
	38,207,390

	Tăng (giảm) các khoản phải trả
	11
	6,030,645,859
	2,594,413,107

	(Tăng) giảm chi phí trả trước
	12
	(98,838,003)
	112,353,720

	Tiền lãi vay đã trả
	13
	(6,961,622,951)
	(6,558,899,210)

	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
	16
	(53,344,000)
	(342,440,545)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	14,822,844,385
	6,211,635,587

	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	

	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ
	21
	(4,506,021,207)
	(5,616,449,874)

	Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	188,636,364
	63,636,364

	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	-
	(28,000,000)

	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	-
	1,500,000,000

	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	22,312,000
	207,686,741

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	(4,295,072,843)
	(3,873,126,769)

	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	

	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	273,422,945,474
	187,893,759,373

	Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	(282,212,587,996)
	(194,993,654,515)

	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	-
	(2,970,264,000)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	(8,789,642,522)
	(10,070,159,142)

	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
	50
	1,738,129,020
	(7,731,650,324)

	Tiền và tương đương tiền đầu năm
	60
	3,579,590,966
	11,116,451,295

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	-
	194,789,995

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
	70
	5,317,719,986
	3,579,590,966

	
	
	
	

	


IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

· Đơn vị kiểm toán độc lập

Cty Tư Vấn và Kiểm Toán CA&A

Địa chỉ: 426 Cao Thắng, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:
(84.8) 3868 3306

Fax:
(84.8) 3868 3378

Website:

www.caa.vn
Email:

caa@caa.vn

2. Kiểm toán nội bộ

Công ty không tổ chức kiểm toán nội bộ – xem Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
V. Các Công ty có liên quan

· Công ty có 43% vốn cổ phần do Tổng công ty VLXD Số 1 nắm giữ.

-     Công ty nắm giữ 24% vốn cổ phần của Công ty CP Bao Bì Số 1

-
Công ty nắm giữ  6% vốn cổ phần của Công ty Cosevco

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức niêm yết

Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ V thông qua ngày 12/06/1999. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty như sau:

 + Ban điều hành : 01 Tổng Giám Đốc, 01 Phó Tổng Giám Đốc, 02 Trợ lý Tổng Giám Đốc .

 + Phòng tổ chức hành chính .

 + Phòng Tài chính kế toán

 + Phòng Kinh doanh xuất khẩu

 + Phòng kế hoạch – Vật tư

 + Phòng kỹ thuật

 + Phân xưởng cơ điện

 + Phân xưởng ốp tường

 + Phân xưởng lát nền

+ Phân xưởng Granit

Văn phòng công ty:

Địa chỉ:
Đường số 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại:
(84.61) 3836 066; 3836 549
Fax:
(84.61) 3836 305

Email:


thanhthanhceramic@.com.vn 

Website:

www.thanhthanhceramic.com.vn

2.  Các cá nhân trong Ban điều hành :

      1/.Ôâng Trần Hưng Lương

Chức vụ : Tổng Giám Đốc
 

2/.Ông Lê Xuân Thái
            Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc        
3/.  Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm : không có

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

+ Số lượng lao động tại 31/12/2011
:
497 lao động

+ Số lượng lao động bình quân năm 
:
497 lao động

+ Thu nhập bình quân người lao động 
:
4.095 triệu đồng /người/tháng

Công ty trả lương cho người lao động dựa vào công sức đóng góp của người lao động, bảo đảm thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác .

Các chính sách về nghỉ phép, lễ được thanh toán đầy đủ theo chính sách .

Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động …công ty thực hiện đầy đủ .

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đến ngày lập báo các tài chính này bao gồm:

 Không
VI.Thông tin cổ đông và quản trị công ty

1.Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

 Thành phần của HĐQT

Họ và tên

             Chức vụ
      Ngày bổ nhiệm
       Ngày miễn nhiệm

1. Ông Trịnh Bửu Tuân

Chủ tịch

29/05/2009





2. Bà Phan Thị Mỹ Linh

Ủy viên

18/04/2007

3. Ông Trần Hưng Lương 

Ủy viên

18/04/2007

4. Ông Vũ Tam Đạo


Ủy viên

18/04/2007

5. Bà Châu thị Diệu Phương

Ủy viên

18/04/2007

      Thành phần của Ban kiểm soát


Họ và tên

              Chức vụ                   Ngày bổ nhiệm            Ngày miễn nhiệm

1. Bà Khương thị Chăm
Trưởng ban

29/05/2010
2.Nguyễn ngọc Tuyền

Ùy viên

29/05/2010
3. Nguyễn Đức Lợi

Ùy viên

29/05/2011
Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 :
Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên toàn thể và đã có nhiều  quyết định quan trọng, cụ thể như sau:

· Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (lần 2) vào ngày 10/6/2011 và bỏ phiếu tín nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới .

· Chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam. Trụ sở: 426, Cao Thắng, Q.10, TP.Hồ Chí Minh .

· Phê duyệt quyết toán chuyển đổi nhiên liệu từ gas (LPG) sang khí đốt thiên nhiên (CNG) cho các lò nung và lò sấy của các phân xưởng sản xuất .

· Phê duyệt quyết toán đầu tư chuyển đổi nhiên liệu đốt lò sấy phun bằng than xích cho cả 3 phân xưởng .

· Cân đối và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo diễn biến của thị trường để giảm hàng toàn kho, khôi phục sản xuất và đảm bảo việc làm thu nhập ổn định  cho người lao động .
· Giám sát việc rà soát  để tiết giảm tất cả những khoản mục chi phí trong sản xuất và tiêu thụ . 

· Hoàn thiện thiết bị và công nghệ để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao cấp, đa dạng cung cấp cho thị trường bậc cao .
· Lập phương án di dời Công ty ra khỏi KCN Biên hoà 1 theo chủ trương  UBND tỉnh Đồng Nai về địa điểm mới tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II, xã Nhơn Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai , diện tích 12,6 ha, giá thuê : 2,85 USD/m2/năm theo thoả thuận ghi nhớ tháng 11/2010 ( trả theo từng năm) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua . Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã cân nhắc những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện dự án, việc triển khai phải căn cứ trên tình hình kinh tế xã hội và khả năng thực tế của Công ty . Với mặt bằng lãi suất hiện tại và tình hình kinh tế xã hội đang khó khăn , việc triển khai đầu tư là chưa hiệu quả và sẽ gặp rất nhiều khó khăn  . Do vậy Công ty tạm ngưng hợp đồng thuê đất tại KCN Nhơn trạch II với Công ty cổ phần Thảo Điền và tiếp tục tìm đối tác khác với điều kiện :  mặt bằng  sẵn có, thuận lợi về nhiên liệu và nằm trong Khu công nghiệp tập trung để hợp tác đầu tư .
· Đầu tư góp vốn vào Công  ty CP VLXD Cosevco ( Đà Naúng ) với giá trị 3,03 tỷ ñồng tương đương 6% VĐL . Năm 2011 có doanh thu 185 tỷ đồng và lợi nhuận 1,9 tỷ đồng.

· Đầu tư vào Công ty CP Bao bì số 1 với số tiền là 1,92 tỷ đồng tương đương với 24% VĐL . Năm 2011 có doanh thu 39,67 tỷ đồng và lợi nhuận  489 triệu đồng. 

           Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT , Ban điều hành :

- Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành trên tinh thần xây dựng hợp tác , thể hiện qua các cuộc họp HĐQT đều có Ban kiểm soát tham dự . Các Nghị quyết của HĐQT đều được Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện Nghị quyết .

- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT , Ban điều hành trong việc tuân thủ các chính sách, chế độ tài chính cũng như điều lệ , quy chế hoạt động của Công ty .

           Quyền lợi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát  :

-      Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 : Đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua ngày 29/5/2011 với mức thù lao :

+ Chủ tịch 



:

3.000.000 ñoàng/thaùng

+ Ủy viên HĐQT


:

2.000.000 ñoàng/thaùng/ngöôùi

+ Trưởng ban kiểm soát

:

2.000.000 đồng /tháng

+ Thành viên BKS


:

1.000.000 đồng /tháng/người

-    Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT : không có thay đổi .

1. Ông Trịnh Bửu Tuân

Chủ tịch
1.400.000





2. Bà Phan Thị Mỹ Linh

Ủy viên
0
3. Ông Trần Hưng Lương 

Ủy viên
340.000 + 14.350

4. Ông Vũ Tam Đạo


Ủy viên
5.800

5. Bà Châu thị Diệu Phương

Ủy viên
300.000 +  5.800

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 08/03/2012 :

a. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
5.992.348 cổ phiếu

	Stt
	Loại hình cổ đông
	Số cổ phiếu sỡ hữu
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	I
	Trong nước
	5.892.461
	98.33

	1
	Cá nhân
	3.297.097
	55.02

	2
	Tổ chức
	2.595.364
	43.31

	II
	Nước ngoài
	48.067
	0.80

	1
	Cá nhân
	45.417
	0.76

	2
	Tổ chức
	   2.650
	0.04

	
	
	
	


b. Thông tin chi tiết về các cổ đông lớn

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu
	Tỷ lệ 

sở hữu (%)

	1
	Tổng Công ty VLXD số 1
	Tầng 15 Toà nhà Sailing Tower, Q.1, TP.HCM
	2.563.500
	42,78

	2
	Nguyễn Thị Châu
	1/9C Đường Bình Long, Q.Bình Tân 
	295.000
	4.92

	3
	Huỳnh thị Kim Chung
	P118 Lầu 1 CC675 Nguyễn Kiệm TP HCM
	295.000
	4.92

	4
	Ngô thị Anh Thư
	242 Huỳnh Văn Bánh,F11, Q.Phú Nhuận
	224.000
	3.74

	5
	Đặng Minh Toàn
	546 Đường số 7, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
	168.000
	2.80

	
	Tổng cộng
	
	3.545.500
	59.17








               TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2012






                           TỔNG GIÁM ĐỐC









TRẦN HƯNG LƯƠNG
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		Năm				Vốn điều lệ		Trả cổ tức		Tổng số cổ tức đã trả

						(đồng)		(%)		(đồng)

		2004				40,000,000,000		3.5		1,400,000,000

		2005		Tạm ứng đợt 1		40,000,000,000		4		1,600,000,000

				Tạm ứng đợt 2		40,000,000,000		6		2,400,000,000

		2006		Tạm ứng đợt 1		40,000,000,000		5		2,000,000,000												2,000,000,000

				Tạm ứng đợt 2		40,000,000,000		7		2,800,000,000

		2007		Tạm ứng đợt 1		40,000,000,000		8		3,200,000,000

				Chi đợt 2		40,000,000,000		5		2,000,000,000

		Tổng cộng								15,400,000,000

		Năm				Vốn điều lệ		Trả cổ tức		Tổng cổ tức đã trả

		2007		Tạm ứng đợt 1		40,000,000,000		8		3,200,000,000

				Tạm ứng đợt 2		40,000,000,000		5		2,000,000,000

		2008		Trả đợt 3-2007và		59,923,480,000		5		2,996,174,000

				t/ứùng đợt 1 - 2008

		2009		Trả đợt 2-2008		59,923,480,000		5		2,970,264,000

		2010		không		59,923,480,000		0		- 0

		2011		không		59,923,480,000		0		- 0

				Tổng cộng						11,166,438,000






